
2/27/2017

1

CHƯƠNG
NỐI PN

I. Chất bán dẫn. 

 Chất bán dẫn là nguyên liệu để sản xuất ra các

loại linh kiện bán dẫn như Diode, Transistor, IC

 Chất bán dẫn là những chất có đặc điểm trung

gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện

 Về phương diện hoá học thì bán dẫn là những

chất có 4 điện tử ở lớp ngoài cùng của nguyên tử.

đó là các chất Germanium (Ge) và Silicium (Si).
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I. Chất bán dẫn
1.2. Chất bán dẫn thuần

 Xem chất bán dẫn với số điện tử vòng ngoài cùng 2n2.

 Các nguyên tử Si (14), Ge (32) có 4 điện tử vòng ngoài

cùng, nên tương đối bền.

 Tinh thể Si (hoặc Ge) do các nguyên tử gần nhau có liên

kết cộng hoá trị, nên mỗi nguyên tử Si xem như có 8 điện

tử vòng ngoài cùng nên khá bền, không có trao đổi điện

tử với chung quanh, nên xem như không dẫn điện.

Chương 1. Nối P-N

Nguyên tử Si14 (theo BOHR)

+P
N n=2

electron -

n=3n=1
Nguyên tử Ge32
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Hình 1

Có cấu tạo bền

Si Si Si

SiSi Si

Si Si Si Si

Si

Si

Si

Si

Si

 Tuy nhiên, dưới tác dụng nhiệt (hoặc ánh sáng, điện
trường, …), một số điện tử nhận được năng lượng đủ
lớn hơn năng lượng liên kết cộng hoá trị (năng lượng
ion hoá 1.12 eV đối với Si và 0,6 eV đối với Ge)
nên có thể bức khỏi sự ràng buộc nói trên để trở
thành điện tử tự do và dễ dàng di chuyển trong mạng
tinh thể Si trở nên dẫn điện.

 Khi có 1 điện tử rời khỏi vị trí sẽ để lại tại đó một lỗ
trống mang điện tích dương các lỗ trống di chuyển
ngược chiều với điện tử tự do.

 Hiện tượng trên được gọi là hiện tượng sinh tạo
nhiệt cặp điện tử tự do – lỗ trống.
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-
+

 Sinh tạo cặp điện tử tự do - lỗ trống

Hình 2

Si Si Si

SiSi Si

Si Si Si Si

Si

Si

Si

Si

Si

 Hình vẽ sau đây diễn tả hình ảnh nói trên
chiều di chuyển của điện tử tự do

chiều di chuyển của lỗ trống
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 Khi có 1 điện tử đến chiếm chỗ lỗ trống làm trung
hoà về điện tích và tái tạo lại nối liên kết cọng hoá
trị đựợc gọi là hiện tượng tái hợp cặp điện tử tự
do – lỗ trống.

 Ở nhiệt độ cố định ta có sự cân bằng giữa hiện
tượng sinh tạo và tái hợp cặp điện tử tự do –lỗ
trống, hay:

ni = pi và
với:

ni mật độ điện tử tự do trong chất bán dẫn thuần
pi mật độ lỗ trống trong chất bán dẫn thuần.

2
i iipn n

 Lý thuyết bán dẫn cho :

trong đó:  
A là hằng số tuỳ thuộc chất bán dẫn
T nhiệt độ tuyệt đối (Kelvin) oK bằng toC + 273oC
Eg năng lượng cần thiết để bẽ gảy nối cọng hoá trị
eV = 1,6. 10-19 J
k hằng số Bolztman = 1,38.10-23J/oK=8,8510-5eV/oK
q =1,6.10-19C, điện tích của điện tử .

Ở 300oK,       ni =1,5.1010/ cm3 ( Si)
= 2,5.1010/cm3 ( Ge) 

nhưng rất nhỏ so với mật độ nguyên tử trong mạng tinh thể = 
5.1022/cm3, nên chất bán dẫn thuần dẫn điện rất yếu.

2 3 exp( / )gi A q kTn T E 
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Chaát baùn daãn pha

 1. Chất bán dẫn loại n
Pha nguyên tử hoá trị 5 ( P15 )vào tinh thể Si:

 P sẽ dùng 4 điện tử vòng ngoài cùng để liên kết cộïng
hoá trị với 4 điện tử của 4 nguyên tử kế can.

 Còn lại 1 điện tử thứ 5 vì không liên kết nên dễ dàng di
chuyển trong mạng tinh thể  điện tử tự do  dẫn
điện.

 1 nguyên tử P cho 1 điện tử tự do,Pha nhiều nguyên tử
P cho nhiều điện tử tự do hơn dòng điện càng mạnh.

e-

 Chất bán dẫn loại n

Hình 2

Si P Si

SiSi Si

Si Si Si Si

Si

Si

Si

Si

Si
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Chất bán dẫn loại N 
 Khi ta pha một lượng nhỏ chất có hoá trị 5 như Phospho

(P) vào chất bán dẫn Si thì một nguyên tử P liên kết với 4

nguyên tử Si theo liên kết cộng hoá trị, nguyên tử

Phospho chỉ có 4 điện tử tham gia liên kết và còn dư một

điện tử và trở thành điện tử tự do => Chất bán dẫn lúc này

trở thành thừa điện tử (mang điện âm) và được gọi là bán

dẫn N (Negative: âm ).

Ngoài ra, trong điều kiện nhiệt độ trong phòng, còn 
có sinh tạo nhiệt cặp điện tử – lỗ trống nhưng với 
nồng độ rất bé.
Kết luận : Chất bán dẫn loại n có:

Điện tử tự do là hạt tải đa số  mật độ nn,
Lỗ trống là hạt tải thiểu số , mật độ pn,
Nguyên tử P là nguyên tử cho, mật độ ND,

Trong điều kiện cân bằng nhiệt động cho:
nn = ND + pn =    ND.

Và:      nn.pn = 
mật độ lỗ trống thiểu số trong chất bán dẫn loại n cho bởi:


2
in

2
i

n
D

np
N



2

in
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Chất bán dẫn pha
 2. Chất bán dẫn loại p

Pha nguyên tử hoá trị 3( B5 )vào tinh thể Si:
 B sẽ dùng hết 3 điện tử vòng ngoài cùng để liên kết

cộïng hoá trị với 3 điện tử của 3 nguyên tử kế cận
 Còn lại 1 vị trí thiếu vì điện tử nên xem như có điện

tích dương và các điện tử lân cận dễ đến tái kết với lỗ
trống của B và để lại ởvị trí đó lổ trông mới và hiện
tượng trên cứ tiếp diễn dẫn điện bằng lỗ trống.

 1 nguyên tử B cho 1 lỗ trống,Pha nhiều nguyên tử B
cho nhiều lỗ trống hơn dòng điện càng mạnh.

+                                                                                      

 Chất bán dẫn loại p

Hình 4

Si B Si

SiSi Si

Si Si Si Si

Si

Si

Si

Si

Si
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Chất bán dẫn loại P 
 Ngược lại khi ta pha thêm một lượng nhỏ chất có hoá trị

3 như Indium (In) vào chất bán dẫn Si thì 1 nguyên tử

Indium sẽ liên kết với 4 nguyên tử Si theo liên kết cộng

hoá trị và liên kết bị thiếu một điện tử => trở thành lỗ

trống (mang điện dương), được gọi là chất bán dẫn P.

Ngoài ra, trong điều kiện nhiệt độ trong
phòng, còn có sinh tạo nhiệt cặp điện tử – lỗ trống 
nhưng với nồng độ rất bé.
Kết luận : Chất bán dẫn loại p có:

Điện tử tự do là hạt tải thiểu số  mật độ np,
Lỗ trống là hạt tải đa số , mật độ pp,
Nguyên tử P là nguyên tử nhận, mật độ NA,

Trong điều kiện cân bằng nhiệt động cho:
pp = NA + np NA.

Và:
pp.np =         

mật độ điện tử tư ïdo thiểu số trong chất bán dẫn loại p cho bởi:


2
in

2
i

p
A

nn
N


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4. Sự dẫn điện của chất bán dẫn

a. Dòng trôi
 Dòng điện do các hạt tải chịu tác động của điện trường đuợc

gọi là dòng trôi.
 Cường độ dòng điện là tổng số hạt tải điện di chuyển ngang

qua tiết diện A với vận tốc v .
 Mật độ dòng điện trong đơn vị thể tích cho bởi:

J = Qv
trong đó Qn = nq ( điện tử tự do)

Qp = pq ( lỗ trống)

p

n

p

n

v
v 






 Mật độ dòng điện tổngcộng:

 Theo định luật Ohm ta còn có:

 Suy ra điện dẫn suất:

và điện trở suất:

( )
n p n p

n p

J qn qpJ J
q n p

  

 

    

 

J  

( )n pq n p   

 
1 1

n pq pn


  
 


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b. Dòng khuếch tán

 Dòng khuếch tán là dòng do các hạt tải di chuyển từ nơi có 
mật độ cao sang nơi có mật độ thấp.

 Mật độ dòng khuếch tán cho bởi:
( A/cm2)  ( lỗ trống)

( A/cm2)  ( điện tử )

Với Dpvà Dn lần lượt là hệ số khuếch tán của lỗ trống và điện 
tử tự do cho bởi hệ thức Einstein:

pp
d pqJ D d x

 

nn
d nqJ D d x



p n
T

p n

k T
q

D D V 
  

 Và các hệ thức khác:

Lp và Ln lần lượt là khoảng đường tự do trung bình của lỗ 
trống và  điện tử tự do

Dòng điện tổng cộng trong thanh bán dẫn là:   
J = J tr + Jkt

2

2
n

p

n

pp

nD
D L

L


 



+ + + + + + + 
+ + + + + + +

--------------
---------------
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II. Nối p-n
1. Cấu tạo

lớp SiO2 1

màng mỏng10                                                         

p

Giá
(substrate)

m

p+

p

m

m

n+

n+

2. Cân bằng nhiệt động

 Do các hạt tải khuếch tán và tái kết trong vùng
gần nối vùng hiếm (vùng khiếm khuyết) hai
bên nối ( vùng không còn hạt tải di động mà chỉ
còn các ion cố định ). Vùng hiếm

J
Ei

VB       Rào thế

-
-

-
- -

+ +
+ +
+ +

+ + +
+ + +
+ + +

-- --
- - -
- - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
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 Khi J=Jtr+Jkt = 0  cân bằng nhiệt động
 Điện trường nội đạt trị nhất định Ei và rào điện thế

cho bởi:

 Ở 300oK , VB = 0,7 V   (Si)
= 0,3 V   (Ge)

Vậy nối pn không dẫn điện (I = 0) khi chưa được cấp điện 
( phân cực)

 Muốn nối pn dẫn điện phải phân cực bằng nguồn cấp
điện DC để làm giảm rào điện thế hay làm hẹp vùng
hiếm.

2
ln A D

B T
i

N NV V
n



3. Phân cực nối p-n
a.Phân cực thuận            Eex

V               VB-V

+    V

Do tác động của điện trường ngoài, rào  điện thế giảm (VB-V) rất 
bé, vùng hiếm giảm hoặc triệt tiêunối pn dẫn điện với dòng 
thuận IF khá lớn.

++++++++
++++++++

----------
----------

-
-

+
+
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b. Phân cực nghịch        Eex

V        VB+V

+ V

Rào thế gia tăng ( VB+ V) , vùng hiếm nới rộng gần như không có hạt 
tải di chuyển qua nối, nối pn ngưng dẫn (I =0).

Ei

+ + +
+ + +

---
- - -

+++
+++

- - -
- - -

 Thực ra, khi phân cực nghịch, có dòng hạt tải thiểu số dưới 

tác động của điện trường ngoài di chuyển qua nối  dòng 

nghịch IR rất bé ( vài uA với Ge và vài nA với Si ).

 Dòng nghịch này còn gọi là dòng rỉ hay dòng bão hoà 

ngược IS (vì các hạt tải thiểu số quá ít nên nhanh chóng di 

chuyển hết qua nối và đạt ngay trị số không đổi – bão hoà ).

2np po p nno
S i

p n p nD A

p nDD D DAq Aq
N NL L L L nI

   
      

   
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c. Hiện tượng huỷ thác
 Tuy nhiên, khi phân cực nghịch với điện trường quá lớn, các

nguyên tử trong vùng hiếm bị phá vỡ liên kết cộng hoá trị
và do đó sẽ di chuyển ào ạt qua nối dòng nghịch quá lớn,
trong khi điện thế không đổi (do điện trở quá bé) sẽ làm hư
hỏng nối p-n (huỷ thác hay sụp đổ).

 Huỷ thác Zener : Khi V< 6v chỉ có sự phá vở liên kết cộ ïng
hoá trị .

 Huỷ thác tuyết đổ: Khi V > 6v ngoài sự phá vỡ liên kết
cọng hoá trị còn có sự bức các điện tử ra khỏi cấu trúc của
nó do sự va chạm giữa hạt tải có động năng lớn với các
điện tử của nguyên tử.

Ec
Ev

Ec

EFn

EFp

Ev

Vr

p n

I

np

Tunneling

a

C B e(Vo+Vr)

V B

SCL

F ig .  6 .1 8 :  Z e n e r  b r e a k d o w n  in v o lv e s  e l e c tro n s  tu n n e l in g  f ro m  th e  V B
o f  p  s id e  to  th e  C B  o f  n - s id e  w h e n  th e  r e v e rs e  b ia s  r e d u c e s  E c  to  l in e
u p  w i th  E v .  
F ro m  P r in c ip le s  o f E le c tro n ic  M a te r ia ls  a n d  D e v ic e s ,  S e c o n d  E d itio n ,  S .O . K a s a p  (©  M c G ra w -H il l, 2 0 0 2 )
h t t p : / /M a te ria ls .U s a s k .C a

Tunneling
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III. Đặc tính nối p-n

1. Biểu thức dòng điện nối p-n
Lý thuyết và thực nghiệm cho:

trong đó dòng bảo hoà ngược cho bởi:

Thường trong điều kiện dẫn điện lớn ta có:

 exp / 1D S TV VI I    

2

p n p on o
S

p n

p n
i

p nD A

pD nDA qI L L

D DA q n
N NL L

 
    
 



 
  

 

1 
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 Khi phân cực thuận :  V > 4VT exp(V/VT >>1 :              
ID =IF= Isexp(V/VT)      lớn

 Khi phân cực nghịch: V <<  4VTexp(-V/VT) <<1:
ID =  IR=-IS

2. Đặc tuyến Ampe-Volt
Ta có đường biểu diễn :       ID

Vz            0
0,6 V        VD

Izk
IzM

V

IVbr

Fig.6.15: Reverse I-V characteristics of a pn junction.

From Principles of Electronic Materials and Devices, Second Edition, S.O. Kasap (© McGraw-Hill, 2002)
http://Materials.Usask.Ca
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AC circuit analysis: (a) circuit with combined dc and sinusoidal input voltages, (b) sinusoidal 
diode current superimposed on the quiescent current, (c) sinusoidal diode voltage 
superimposed on the quiescent value, and (d) forward-biased diode I-V characteristics with a 
sinusoidal current and voltage superimposed on the quiescent values

The diode and load line characteristics for the circuit shown in 
Figure 1.24
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3. Điện trở nối p-n                       ID

a. Điện trở tĩnh

ID Q

0                  VD V

b. Điện trở động:

D
D

D Q

VR
I



D D
d

D DQ Q

V dV
r I dI


 



Current

Voltage
 0      

I

0.5 V

dV

rd
1 dI

dV=

dI
I+dI

V+dV

Tangent

From Principles of Electronic Materials and Devices, Second Edition, S.O. Kasap (© McGraw-Hill, 2002)
http://Materials.Usask.Ca

Fig. 6.14: The dynamic resistance of the diode is defined as dV/dI
which is the inverse of the tangent at I. 
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 Thường thì do sự thay đổi nhỏ nên ta có:

 Có trị thường rất bé  (vài Ohm – vài chục Ohm ) 
xem như không đáng kể.

 

 

1 exp / 1

1 exp /

D
D TSd

D Dd Q

D
D TS

T T Q

T
d

D Q

dI d V Vg IdV dVr

IV VI
V V

Vr
I

      

  



The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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Figure 1.22
The ideal diode: (a) I-V characteristics, (b) equivalent circuit under 
reverse bias, and (c) equivalent circuit in the conducting state

The diode equivalent circuit (a) in the “on” condition when VD  Vy, 
(b) in the “off” condition when VD < Vy, and (c) piecewise linear 
approximation when rf = 0
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4. Điện dung nối p-n
a. Điện dung chuyển tiếp

Khi phân cực nghịch, vùng hiếm nới rộng và không có các hạt
tải đi qua nên xem như cách điện (điện môi). Trong khi đó, ở 2
vùng ngoài vùng hiếm có các hạt tải điện (2 bảng dẫn điện)
Tụ điện có điện dung:

Co = 11,7 (Si)
Co = 15,8 (Ge)

= 8,85.10-12 F/m

CT có trị từ vài phần mười đến vài chục pF.

T o o
d

A A
C C Cx W

 

o
o

o

b. Điện dung khuếch tán
Khi phân cực thuận do có sự khuếch tán của các hạt tải qua 
nối, và khi điện thế phân cực tăng lên một lượng dV thì có 
sự gia tắng một lượng dqj Tụ điện có điện dung cho bởi:

CD có trị vài ngàn pF.
Ở tần số thấp Xc=1/ wC  rất lớn, xem như tụ hở mạch.
Ở tần số cao   Xc  0 rất bé, xem nhu tụ nối tắt .
Vậy các tụ CT, CD làm nối pn không hoạt động ở tần số cao.

j
D

dq
C dV


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x '

pno

pn(0)  when V
pn'(0) when V+dV

dQI = Q /h

V to V+dV

Neutral n-regionSCL

Q
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h t t p : / /M a te r ia ls . U s a s k .C a

F ig . 6 .1 3 :  C o n s id e r  th e  in je c t io n  o f  h o l es  in to  th e  n - s id e  d u r in g
fo rw a rd  b ia s . S to ra g e  o r  d if fu s io n  c a p a c ita n c e  a r is e s  b e c a u s e
w h e n  th e  d io d e  v o lta g e  in c re a s e s  fro m  V  t o  V + d V  th e n  m o re
m in o r i ty  c a r r ie r s  a r e  in j e c te d  a n d  m o re  m in o r i ty  c a r r ie r  c h a rg e  is
s to re d  in  t h e  n - r e g io n . 

Mạch tương của nối pn

 Khi phân cực thuận
rd=0    VD

 Khi phân cực nghịch 

 Mạch tương ở cao tần                  rd

CD

CT
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